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tác giả khuyên nên kết hợp laser quang đông trong lúc 
mổ sẽ làm giảm tỷ lệ xuất huyết tái phát sau mổ [6] 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 22 mắt, XHDK 
tái phát chiếm 29,3%, đa số xuất huyết từ 1 tháng đến 
3 tháng. 

Bảng 7: 
Tác giả XHDK t i̧ ph ţ 

Schachat (1983) 30% 
Tolentino (1969) 30% 
Cung Hồng Sơn 29,3% 

  
3. Về biến chứng BVM: 
Chúng tôi có 4 mắt bị BVM chiếm 5,3%, nhóm tác 

giả của Nauman có biến chứng BVM là 8% (chỉ nghiên 
cứu trên bệnh nhân bị tiểu đường tysp 1). 

Bảng 8: 
Tác giả Biến chứng BVM 

Nauman (1996) 8% 
Cung Hồng Sơn 5,3% 

 
KẾT LUẬN 
Phẫu thuật cắt dịch kính điều trị XHDK biến chứng 

của bệnh VMĐTĐ tăng sinh có thể làm tăng thị lực và 
làm giảm nguy cơ mù lòa. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. MASSIN P. ANGIOI-DUPREZ K., BACIN 

F.,CATHELINEAU B.,CATHELINEAU G.,CHAINEG., 
COSCAS G., FLAMENT J., SAHEL J.,TURUT P., 
GUILLAUSSEAU PJ., GAUDRIC A.,:Recommandations 
pour le depistage, la surveillamce et le traitement de la 
retinopathie Diabetique, Diabete et Metab 1996; 22: 203-
209. 

2. MASSIN P., ERGINAY A., Vitre et diabete. Gerard 
Brasseur. Masson, 2003, 304. 

3. BLANKESHIP GW.; Proliferative retinopathy: 
principe and techniques of surgical treatment. In: Ryan 
SJ, ed. Retina.Mosby, St Louis,2001. 

4. TOLENTINO FL., CAJITA VN., GANCAYCO T., 
SKATES S.:Vitreous hemorrhage after closed vitrectomy 
for proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmology 1989, 
90: 1495-1500. 

5. SCHACHAT AP., OYAKAWA RT., MICHELS RG., 
RICE TA.: Camplications of vitreous surgery for diabetic 
retinopathy. II. Postopertive complications. Ophthalmology 
1983, 90: 522-530.  

6. MATHIS A., PAGOT V.,MALECAZE. F: 
Hemorragies intra- vitreennes: attitudes therapeuthiques, 
vitrectomies, Diabete et Metab 1993, 19: 436-440. 

 
Can thiệp giảm mức độ sử dụng rượu bia ở nam giới  

tại xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2009-2011: kết quả ban đầu  
 

Lê Thị Kim ánh, Nguyễn Hoàng Giang, nguyễn tuấn hưng 
Tóm tắt 
Sử dụng rượu bia (SDRB) quá mức mang lại những 

ảnh hưởng tiêu cực cho con người về thể chất, tinh 
thần và xã hội. Can thiệp Brief nhằm giảm mức độ 
SDRB được WHO xây dựng bắt đầu bằng đánh gi  ̧
mức độ SDRB (bộ câu hỏi AUDIT) theo 4 vùng nguy 
cơ, từ đó có chiến lược can thiệp phù hợp. Nghiên cứu 
nhằm triển khai và đánh giá hiệu quả can thiệp Brief 
trên nam 20-40 tuổi tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương 
năm 2009-2011. Đánh giá ban đầu của can thiệp là 
nghiên cứu cắt ngang kết hợp phương pháp định tính. 
Kết quả: Hầu hết đối tượng đã từng SDRB (90,1%), tỷ 
lệ SDRB ở mức độ có nguy cơ (AUDIT II, III, IV) 
khoảng 40%. Mức độ SDRB khác nhau theo tuổi và 
trình độ học vấn. Các yếu tố thúc đẩy SDRB là sự tiếp 
cận dễ dàng với rượu/bia, thói quen và sở thích, yếu tố 
văn hóa và quan niệm xã hội, duy trì các mối quan hệ 
xã hội, thiếu kiến thức liên quan đến rượu/bia. Các yếu 
tố rào cản gồm sự lo ngại về sức khỏe, các vấn đề tiêu 
cực do rượu/bia, lo ngại chất lượng rượu, sự quan tâm 
động viên từ người xung quanh. Từ kết quả, nghiên cứu 
đã phát triển bộ tài liệu truyền thông Brief để tiến hành 
can thiệp ở các vòng điều tra tiếp theo. 

Từ khóa: AUDIT, Brief, rượu bia, nam giới. 
Summary 
Background: Alcohol-related problems have been 

one of the leading public health problems in the world. 
WHO developed Alcohol Use Disorders Inventory Test 
(AUDIT) to clasify alcohol use into 4 zones, accordingly 
followed by Brief Intervention (BI). Aim and method: A 

time-series intervention study has been conducted in 
managing alcohol use of men aged 20-40 in Le Loi, 
Chi Linh, Hai Duong, 2009-2011. At the first phase, a 
formative research was designed and associated with 
qualitative methods to assess alcohol use situation 
perception. Findings: Most of participants have ever 
used alcohol (90,1%) and harzadous and harmful use 
(AUDIT II, III, IV) was about 40%. Pattern of alcohol 
use was different by age and educational. Some 
factors leading alcohol use were accessibility, habit; 
culture, social norms, frienship making, and lack of 
health knowledge. Conversely, barriers of alcohol use 
included health status, social problems, quality of 
alcohol, and good influence from relatives. In 
companion with BI guidelines, the results were 
principles for developing appropriate and helpful 
communication tools for next phases of the study. 

Keywords: Brief intervention, BI, Viet Nam, AUDIT, 
time-series study  

Đặt vấn đề 
Vấn đề sử dụng rượu bia 
Lạm dụng rượu bia chiếm 4% gánh nặng bệnh tật 

toàn cầu, chỉ sau sử dụng thuốc lá (4,1%) và cao huyết 
áp (4,4%). Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nghiện 
rượu/bia xếp hàng thứ 5 trong 10 nguy cơ đối với sức 
khoẻ. Các nhà nghiên cứu (NC) đã đưa ra kết luận 
rằng nếu gia tăng mức bình quân sử dụng 1 lít 
rượu/người/năm thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng 1,3%. Theo 
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Điều tra y tế quốc gia năm 2002, 53% hộ gia đình có ít 
nhất 1 người uống rượu/bia trong tuần trước thời điểm 
điều tra (45% nam; 2% nữ) [1]. ở tuổi thanh niên, kết 
quả điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên 
Việt Nam cho thấy 51% thanh niên Việt Nam đã từng 
SDRB (nam 58%, nữ 30%) [2]. Do gánh nặng hậu quả 
của SDRB, nhiều NC đánh gi  ̧ SDRB và nhiều can 
thiệp đã được thực hiện trên thế giới [3].  

Chiến lược sàng lọc và can thiệp 
Để thực hiện việc đánh giá mức độ SDRB, WHO 

năm 1982 đã thiết kế công cụ sàng lọc là Bộ câu hỏi 
xác định các rối loạn sử dụng rượu (Alcohol Use 
Disorders Identification Test - AUDIT) nhằm phát hiện 
các vấn đề liên quan đến sử dụng rượu, được sử dụng 
phù hợp ở các nước đã và đang phát triển. Nhiều NC 
đã cho thấy công cụ này có giá trị ứng dụng và là công 
cụ sàng lọc các vấn đề liên quan đến sử dụng rượu tốt 
nhất ở các cơ sở chăm sóc y tế ban đầu khi so sánh 
với công cụ CAGE (Cut down-Annoy-Guity-Eye 
opener) hoặc MAST (Michigan Alcohol Screening 
Test) [3]. Tại Việt Nam, NC chuẩn hóa và áp dụng 
AUDIT đã đuợc Kim Bảo Giang và cộng sự thực hiện 
vào tháng 8/2005 trên 500 đối tượng tuổi từ 18-60 
trong Hệ thống giám sát dịch tễ học (DSS) tại Ba Vì 
của trường ĐH Y Hà Nội và cho thấy có thể được sử 
dụng ở Việt Nam [6].  

Sau khi sàng lọc mức độ SDRB bằng AUDIT, can 
thiệp Brief - một chiến lược can thiệp giảm SDRB - 
được WHO khuyến cáo. AUDIT cho phép phân loại 
các đối tượng thành 4 nhóm nguy cơ khác nhau và 
tương ứng với 4 vùng nguy cơ này, Brief sẽ có 4 chiến 
lược can thiệp khác nhau (Bảng 1). 

Bảng 1: Chiến lược can thiệp Brief cho các đối 
tượng theo vùng nguy cơ 

Nguy cơ Chiến lược can thiệp Brief Điểm AUDIT 

Vùng I Thông tin giáo dục về rượu (Alcohol 
Education) 0-7 

Vùng II Lời khuyên đơn giản (Simple Advice) 8-15 

Vùng III Lời khuyên đơn giản và tư vấn ngắn và tiếp 
tục theo dõi 

16-19 

Vùng IV Giới thiệu đến các chuyên gia tâm thần 
chuyên điều trị về vấn đề nghiện rượu bia 20-40 

Mục tiêu và phương pháp 
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả 

của chương trình can thiệp dựa trên tài liệu Brief của 
WHO để giảm mức độ SDRB của nam giới tuổi 20-40 
tại xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Can thiệp sử dụng 
thiết kế không có nhóm đối chứng, đánh giá chuỗi thời 
gian (time series) qua 6 vòng. Ba vòng đầu đánh gi  ̧
mức độ sử dụng rượu (sử dụng bộ công cụ AUDIT), 
can thiệp sẽ được thực hiện ngay sau vòng 3 và tiếp 
tục ở các vòng sau.  

Nghiên cứu thực hiện trên toàn bộ nam giới tuổi 
20-40 cư trú tại xã Lê Lợi. Theo số liệu thống kê của 
hệ thống DSS của Trường ĐH Y tế Công Cộng 
(Chililab), cỡ mẫu là 1334. Để thuận lợi và rút ngắn 
thời gian phỏng vấn, thông tin cơ bản của đối tượng 
không đưa vào bộ câu hỏi. Các thông tin này được kết 
nối với số liệu sẵn có của hệ thống DSS ở Chililab 
qua mã số đối tượng.  

Nghiên cứu ban đầu nhằm đánh giá mức độ SDRB 
bằng AUDIT kết hợp đánh giá nhanh bằng phương 
pháp định tính để tìm hiểu đặc điểm và văn hóa sử 
dụng rượu. Bài báo dựa trên kết quả của đánh gi̧  này. 

Kết quả 
Tổng số có 1044 đối tượng được thu thập. Sau khi 

loại bỏ các trường hợp không phù hợp, tổng cộng 1016 
đối tượng có đủ thông tin được đưa vào phân tích.  

Trong các đối tượng NC, có 78,1% đã kết hôn. 
Nghề nghiệp chủ yếu là làm ruộng (71,9%), công nhân 
viên chức, thợ thủ công (10,9%), buôn bán và dịch vụ 
(8,9%). Chỉ có 10 đối tương (0,9%) không biết chữ, hầu 
hết có trình độ phổ thông (cấp 1,2, 3) và chỉ có 5% là 
trên phổ thông (trung cấp, cao đẳng, đại học). Dựa trên 
thông tin liên quan đến thu nhập, điều kiện sống và 
điều kiện kinh tế xã hội của hộ gia đình, đa số đối 
tượng ở mức cận nghèo (29,4%,) và nghèo (40,5%), 
chỉ có 3,9% ở mức giàu.  

Về mức độ SDRB, hầu hết đối tượng đã từng SDRB 
(90,1%), chỉ có 9,9% (103 người) là chưa từng bao giờ 
SDRB. Trong nhóm có SDRB, có đến gần 30% đối 
tượng SDRB thường xuyên (≥ 2 lần/tuần).  

Ngoài việc đánh giá tần suất uống rượu/bia, bộ câu 
hỏi AUDIT còn đề cập đến các biểu hiện của phụ 
thuộc rượu như cảm thấy không thể dừng uống khi đã 
uống chén đầu tiên, làm hỏng công việc do uống 
rượu/bia, và phải uống rượu/bia vào buổi sáng. Hầu hết 
các đối tượng chưa có biểu hiện này (96-98%). Tổng 
hợp các yếu tố đánh giá tần suất sử dụng rượu/bia, 
biểu hiện phụ thuộc, và các ảnh hưởng tiêu cực của 
SDRB, điểm AUDIT được đánh gi̧  cho tất cả các đối 
tượng. Kết quả cho thấy tỷ lệ sử dụng rượu ở mức độ 
có nguy cơ - vùng II - là 34,95%, vùng III (có vấn đề 
liên quan đến rượu/bia) là 2,81% và vùng IV (nghiện 
rượu/bia) là 0.39%  

NC không tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng 
kinh tế xã hội với mức độ SDRB của đối tượng, tuy 
nhiên lưu ý 4 đối tượng nghiện rượu/bia thuộc nhóm 
cận nghèo và nghèo. Ngoài ra, những đối tượng ở 
nhóm tuổi lớn hoặc trình độ học vấn thấp thường 
SDRB nhiều hơn so với nhóm tuổi thấp hơn hoặc trình 
độ học vấn cao (Bảng 2). 

Bảng 2: Phân bố mức độ sử dụng rượu/bia theo tuổi 
và trình độ học vấn 

Mức độ SDRB Đặc điểm 
AUDIT I AUDIT II AUDIT III AUDIT IV 

Tổng 

Tuổi 
20-25 124(69,1%) 58 (29,9%) 2(1%) 0 194 
26-30 131(65,5%) 61 (30,5%) 8(4%) 0 200 
31-35 164(59,2%) 127 (39%) 5(1,8%) 0 277 
36-42 195(57,4%) 127 (37,4%) 14(4,1%) 4(1,2%) 340 

Học vấn 
Cấp 1 57(58,8%) 29(29,9%) 10(10,3%) 1(1%) 97 
Cấp 2 415(62,6%) 231 (34,8%) 14(2,1%) 3(0,5%) 663 
Cấp 3 110(56,4%) 81(41,5%) 4(2,1) 0 195 

Trên phổ 
thông 37(72,6) 14(27,4) 0 0 51 

Kết quả đánh gi  ̧ nhanh bằng phương pháp định 
tính đã tìm hiểu các yếu tố văn hóa xã hội, tập quán sử 
dụng rượu/bia, các yếu tố rào cản và thúc đẩy tình 
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trạng SDRB của nam giới. Yếu tố thúc đẩy gồm sự tiếp 
cận dễ dàng các sản phẩm rượu/bia, thói quen và sở 
thích sử dụng, yếu tố văn hóa và chuẩn mực xã hội, 
việc duy trì các mối quan hệ xã hội, thiếu kiến thức liên 
quan đến rượu/bia.  

Đa số nam giới đều sử dụng loại rượu thủ công 
được làm ngay tại xã. Rượu thủ công được buôn bán 
rộng rãi trong do đó đối tượng dễ dàng tiếp cận với các 
sản phẩm rượu/bia khác nhau. Rượu bia còn được xem 
là một văn hóa, chuẩn mực giao tiếp xã hội. 

“Người ta vẫn đến đây uống, chiều nào chả uống, 
nếu là rượu thì người uống ít thì nửa dô (nửa lít rượu), 
nhiều thì hai đến ba dô, còn uống bia thì không đếm 
được, chán thì thôi, say thì thôi ” (PVS, nam, 31 tuổi) 

“Đi ăn cỗ mà không uống rượu thì ngồi với đàn bà” 
(PVS, nam, 38 tuổi).  

“Tất nhiên bạn bè anh em cũng phải mời nhau đi 
uống rượu, trong hoàn cảnh làm ăn với nhau…nghề 
nghiệp của tôi va chạm xã hội rất nhiều, anh em rất 
đông…” (PVS, nam, 40 tuổi). 

Thiếu kiến thức là một nguyên nhân dẫn đến việc 
SDRB của nam giới. Mặc dù một số đối tượng có biết 
các bệnh liên quan đến rượu như bệnh gan, dạ dày và 
tim mạch, hoặc mệt mỏi, đau nhức, nôn ói... nhưng 
thông tin chưa đầy đủ và thuyết phục.  

“…độc tố trong rượu nó nhiều, ảnh hưởng đến gan, 
thần kinh, những tác hại khác mình cũng chưa nắm 
được” (PVS, nam, 38 tuổi) 

“Rượu bia có hại cho sức khỏe, nhưng không có 
ảnh hưởng gì về mặt xã hội vì mình uống rượu ở nhà 
thì không ảnh hưởng gì đến người khác” (PVS, nam, 
40 tuổi) 

Tuy nhiên, nhiều yếu tố được xác định là rào cản 
với hành vi SDRB như tình trạng sức khỏe, lo ngại về 
các vấn đề xã hội tiêu cực có thể xảy ra do rượu bia, lo 
ngại về chất lượng của rượu, sự quan tâm động viên 
của những người xung quanh. Nhiều đối tượng đã chủ 
động hạn chế SDRB khi tiếp xúc với những trường hợp 
chịu hậu quả SDRB quá mức hoặc bản thân đã trải 
nghiệm và nhận thức được ảnh hưởng tiêu cực của 
r­îu/bia 

“Chú uống ít do cách đây một năm sức khỏe giảm 
sút nên cảm thấy sợ rượu, thấy hãi hãi…Dạo trước 
uống rượu, sau đau dây thần kinh, nên cũng cố hạn 
chế uống” (PVS nam, 40 tuổi).  

“…men ở đây sử dụng theo như mình biết là men 
tàu, không tốt…mấy người đến lấy thuốc toàn bảo đây 
bảo rượu dùng mem dởm, uống vào đau nhức cả nên 
cũng bớt mua đi vì mua loại rượu xịn thì không có tiền 
mà mua…” (PVS, nam, 37 tuổi). 

Hành vi SDRB của nam giới chịu ảnh hưởng rất 
nhiều bởi những người thân, gia đình và bạn bè hay 
những người có uy tín trong làng, xã. Nhiều đối tượng 
cho biết chính người thân trong gia đình, đặc biệt là vợ 
hoặc mẹ là người đưa ra những lời khuyên về hạn chế 
SDRB. Tuy nhiên, việc đưa ra lời khuyên sẽ khó hiệu 
quả nếu khi người đưa lời khuyên không có kỹ năng và 
kiến thức liên quan. 

Bàn luận  

Kết quả cho thấy hầu hết nam giới tuổi 20-40 tuổi 
tại Lê Lợi đã từng SDRB (91,9%). Trong đó, SDRB ở 
mức ít (mức an toàn) chiếm đa số (61,9%). Kết quả 
này cao hơn ước lượng SDRB mức ít trong cộng đồng 
theo phân loại của WHO (45%). Tỉ lệ thuộc vùng II 
(34,9%) tương đương với phân loại này (35%). Như 
vậy, tình hình SDRB của nam tại Lê Lợi phổ biến 
nhưng chưa ở mức quá cao. Thực trạng này phù hợp 
với can thiệp Brief nhằm duy trì hành vi SDRB an toàn 
của nam giới và giảm SDRB quá mức. Khi đó can thiệp 
tập trung chủ yếu vào 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất 
(vùng I và II) là rất phù hợp.  

Nam giới tuổi 20-40 là một trong những nhóm có 
mức độ SDRB rượu bia cao. Can thiệp trên nhóm đối 
tượng này giúp hạn chế sớm những hậu quả nghiêm 
trọng trong tương lai. Đa số đối tượng đã kết hôn (78%) 
cũng là một điều thuận lợi nếu can thiệp nhấn mạnh 
vào vai trò của người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt 
người vợ, trong việc hỗ trợ giảm mức độ SDRB của đối 
tượng. Hầu hết các đối tượng có học vấn, như vậy có 
thể sử dụng các tài liệu truyền thông (TLTT) của 
chương trình khi sản phẩm được thiết kế đơn giản và 
phù hợp. Do đó, can thiệp Brief là hoàn toàn phù hợp 
và có tính khả thi cao. 

Để hạn chế SDRB, can thiệp tập trung vào việc 
hạn chế yếu tố thúc đẩy. Đó là tăng cường kiến thức 
liên quan đến rượu/bia bằng cách cung cấp thông tin 
cần thiết thông qua hoạt động tư vấn, sử dụng TLTT. 
Một yếu tố thúc đẩy là sự lôi kéo của các mối quan hệ 
xã hội với SDRB, truyền thông sẽ chú trọng vào tăng 
cường khả năng trong ứng phó và hạn chế với các tình 
huống dẫn đến SDRB. Can thiệp cũng cung cấp kiến 
thức tác hại, ảnh hưởng tiêu cực của SDRB nhằm tăng 
cường sự lo ngại về sức khỏe, các vấn đề xã hội có thể 
xảy ra do SDRB quá mức.  

Một trong các tiêu chí quan trọng nhất của TLTT 
cần phải chú ý là cần tuân thủ nội dung cơ bản theo 
hướng dẫn của của WHO nhằm đánh giá chính xác kết 
quả thử nhiệm mô hình Brief sau can thiệp. Như vậy, tờ 
rơi hướng dẫn được thiết kế với bố cục và nội dung 
tương tự tài liệu Brief trong sắp xếp nội dung, các trang 
theo trình tự các Panel (từ 1-6) của tờ rơi tiêu chuẩn, 
giữ nguyên các ý tưởng trình bày theo hướng dẫn gốc. 
Điều này đảm bảo việc bám sát trình tự tiến hành buổi 
tư vấn với nam SDRB, bao gồm các bước: thông báo 
kết quả đánh giá mức độ sử dụng rượu bia, thông tin về 
các vấn đề sức khỏe nguy hại do SDRB quá mức, 
khuyến khích giảm hoặc ngưng SDRB hoàn toàn khi 
đã có các vấn đề sức khỏe/vấn đề liên quan đến rượu 
bia, hướng dẫn SDRB ở mức an toàn và ước tính đơn vị 
rượu. Bên cạnh tuân thủ theo Brief, tờ rơi đã sử dụng 
các hình ảnh và nội dung đảm bảo phù hợp với đối 
tượng đích và hoàn cảnh thực tế của địa phương.  

Sổ tay hướng dẫn gồm 30 trang cũng được thiết kế 
theo mô hình Brief. Sổ tay đảm bảo đầy đủ các cấu 
phần cơ bản và trình tự các bước hướng dẫn giảm 
SDRB cho đối tượng (Phần 2 của sổ tay). Theo kết quả 
NC, nhiều nam giới chưa có kiến thức cơ bản liên quan 
đến rượu bia do đó, trong sổ tay, chương trình đã bổ 
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sung thêm phần kiến thức gồm các thông tin cơ bản 
liên quan đến rượu bia và các vấn đề liên quan. 

Kết luận và khuyến nghị 
SDRB là vấn đề rất phổ biến ở nam giới 20-40 tuổi. 

Việc xác định các yếu tố thúc đẩy và rào cản giúp phát 
triển và hoàn thiện tài liệu can thiệp phù hợp. Tài liệu 
này sẽ trở thành một công cụ mang lại thành công cho 
chương trình.  

Can thiệp Brief đặc hiệu cho từng mức độ SDRB 
khác nhau, do đó cần lưu ý đến các chiến lược sử dụng 
tài liệu tương ứng. Ngoài ra, khi triển khai can thiệp, 
điều tra viên (ĐTV) cần được tập huấn nhiều lần. 

Trang bị kỹ năng tư vấn, truyền thông giáo dục sức 
khỏe, kiến thức, thông tin liên quan đến rượu/bia cơ 
bản cho ĐTV. Khi can thiệp, ĐTV cần khuyến khích đối 
tượng kêu gọi sự hỗ trợ của những người phụ nữ trong 
gia đình như vợ, mẹ…sử dụng tài liệu và xây dựng kế 
hoạch thay đổi hành vi SDRB. Điều này đảm bảo tính 
bền vững của chương trình. 
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA FERMALAC TRONG VIỆC THAY ĐỔI  

CÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA VIÊM ÂM ĐẠO DO GARDNERELLA VAGINALIS 
 

Đặng Thị Minh Nguyệt 
 

TÓM TẮT 
Kết luận: Trước điều trị 100% bệnh nhân có khí hư 

bất thường, sau điều trị tính chất khí hư của bệnh 
nhân là bình thường chiếm 70,3%. Trước điều trị âm 
hộ viêm đỏ chỉ có 8,1% nhưng sau điều trị triệu chứng 
âm hộ viêm đỏ có tỷ lệ cao hơn và chiếm 24,3%. 
Trước điều trị không có trường hợp nào có khí hư như 
của nấm âm đạo (Như bột, vón cục, bám chặt thành 
AĐ), sau điều trị có 7 trường hợp xuất hiện loại khí hư 
này chiếm 18,9%. 

Từ khóa: viêm âm đạo, khí hư. 
Summary 
Conclusion: At start of therapy, abnormal 

discharge is occurred on 100% patients. After 
treatment, discharge become normal in 70.3% of 
patients.Before treatment, the rate of erythema vulva 
is 8.1% only and it is about 24.3% after treatment. 
There is no case suffering from discharge like that of 
vaginal candidiasis (cottage cheese discharge, 
strickly adherence to vaginal wall) before treatment. 
But this kind of discharge is occurred on 7 cases 
(18.9%) after treatment. 

Keywords: vaginitis, discharge 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm nhiễm đường sinh dục vẫn là một trong những 

bệnh phổ biến và là lý do bệnh nhân đến khám phụ 
khoa nhiều nhất, 80% những người đến khám bệnh 
phụ khoa là viêm nhiễm đường sinh dục mà viêm âm 
đạo (VÂĐ) là bệnh hay gặp hơn cả. VÂĐ thường do 
các vi sinh vật như nấm, Trichomonas, các vi khuẩn cơ 
hội mà chủ yếu là Gardnerella vaginalis và vi khuẩn kỵ 
khi làm thay đổi môi trường âm đạo và độ pH âm đạo, 

làm giảm hoặc tiêu diệt các quần thể vi khuẩn lành tính 
ở âm đạo, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển.  

Viên đặt âm đạo Fermalac bao gồm các vi khuẩn 
sinh lactic sống - là một phần của vi hệ bình thường 
trong âm đạo. Nó có tác dụng chuyển lactose và các 
sacharide khác thành acid lactic và do vậy làm giảm 
nồng độ pH của môi trường âm đạo (pH< 5) và ngăn 
ngừa sự tăng trưởng của các vi khuẩn gây bệnh, phân 
huỷ các vi sinh vật gây bệnh nhằm tái tạo vi hệ bình 
thường trong âm đạo. 

ở Việt Nam, hiện chưa có nghiên cứu nào về việc 
lập lại môi trường vi khuẩn âm đạo giúp cho kết quả 
điều trị viêm âm đạo có hiệu quả hơn và giảm nguy 
cơ taii phát, vị vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu với 
mục tiêu là: Đánh giá hiệu quả của Fermalac trong 
việc điều trị các triệu chứng lâm sàng của viêm âm 
đạo do Gardnerella vaginalis tại Bệnh viện Phụ Sản 
Trung ương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Khám, Bệnh 

viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 2 năm 2011 đến khi 
đủ mẫu. 

2. Đối tượng nghiên cứu 
Những phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản 

Trung ương với những triệu chứng ra khí hư bất thường 
đã được điều trị viêm âm đạo trong tiền sử. 

2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn.  
Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân có đầy 

đủ các tiêu chuẩn sau:  
- Bệnh nhân nữ từ 18 đến 49 tuổi. 


